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TOM TAT

Nghién clru anh hwéng cua lidéu lwong phan bén dén sinh trwéng, phat trién va ning suat cta
moét sé gibng dau twong trén dat phu sa trong dé huyén Vinh Twong, tinh Vinh Phic nham xac dinh
dwoc gidng dau twong sinh trvdng phat trién tét, cho ning suat cao va liéu lwong phan bén hop ly
cho dau twong vu xuan tai Vinh Twéng, Vinh Phic. Nghién cieu dwoc tién hanh véi 5 gidng dau
twong trén 3 nén phan bén khac nhau. Thi nghiém dwoc bé tri theo kiéu 2 nhan t6 Split — Plot Design
v&i 3 1an nhic lai. Theo ddi cac chi tiéu sinh trwéng phat trién va ning suét. Két qua nghién ctru ctia
thi nghiém da xac dinh dwoc cac gibng dau twong sinh trwdng phat trién tét cho nang suét cao la
DT22, AK06 va D140. Pa xac dinh nén phan bén 2 (8 tdn phan chudng + 30N. 90P,05.60K;0 + 300 kg
véi bot trén 1 ha) cho nidng suéat cao va hiéu qua kinh té nhat.

Tir khoa: Pau twong, nang suét, phan bén.

SUMMARY

The effect of fertilizer application on growth, development and yield of some soybean varieties
was studied in order to identify soybean varieties which was good growth, high grain yield on
fluvialsoils at Vinh Tuong district, Vinh Phuc province. This study was conducted with 5 new soybean
varieties on 3 fertilizer doses. The experiment was replicated three times in Split — Plot Design.
Results showed that: new soybean varieties DT22, AK06 and D140 were good growth, high grain yield
at Vinh Tuong-Vinh Phuc. Fertilizer doses influence on leaf area index, dry matter accumulation,
number of nodes, number of pods and grain yield. Optimum fertilizer dose for spring soybean
varieties at Vinh Tuong,Vinh Phuc was determined as follow: 8 ton organic fertilizer + 30N.90.P,05.60
K20 + 300 kg CaO/ ha.

Key word: Fertilizer, soybean, yield.

hop, canh tac chu yéu dua vao kinh nghiém,

1. DAT VAN DE :
bén phan chua hgp 1y, mat can déi.

Vinh Tudng 1a huyén déng bing song

Héng cta tinh Vinh Phic. Dién tich dat cao
vu xudn 14 rat 16n, duge tréng mot s6 cay rau
mau nhu ngd, dau tuong, rau. Trong d6 dau
tuong la cdy trong quan trong trong luan
canh, tang vu, gép phan tang hiéu qua san
xudt trén don vi dién tich. Tuy nhién san
xudt dau tuong tai Vinh Tuodng con nhiéu
han ché, chua cé bo gidng dau tuong thich
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Da c6 moét s6 nghién ctu vé phan bén
cho cay dau tuong. Tran Danh Thin (2001)
cho biét khi bén két hop N, P, Ca c6 tac dung
rd rét trong viéc khic phuc han ché cta céac
yéu t6 dinh dudng dat, nang cao ning suit
dau tuong va lac. Viéc bén két hgp ca 3 yéu
td N, P, K cho ning suit cao nhat é ca 2 nén
phan cao va thap. D61 véi dat chua, nghéo
dinh duéng bén 100N.150P,0,.800Ca.50 K,O
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cho hiéu qué kinh té& ctia dau tuong cao. Vii
Pinh Chinh (1998) cho ring, bén két hop N,
P trén d4t bac mau nghéo dinh dudng véi
miic 90 kg P,0O;/ha trén nén 40 kg N/ha lam
tang sO lugng not san, s6 qua chic/cay, niang
sudt hat va trong diéu kién vu hé trén dat
bac mau Hiép Hoa - Bic Giang bén cho giong
dau tuong Xanh 16 Ha Béc thich hgp nhat 1a
20 kg N + 90 kg P,O; + 90 kg K,O. Ngb Thé
Déan va cs. (2001) xac dinh, dau tuong yéu
cau mot lugng dinh dudng kha 16n, dé dat
nang suat 3.000 kg hat/ha cay dau tuong can
285 kg N, 170 kg P,0;, 85 kg K,0, 65 kg CaO,
52 kg MgO va nhiéu nguyén t6 vi lugng khac.
Saleh va Sumarno (2002) cho rang, nghién
ctiu tai An D6 nho dua giébng méi va tham
canh bén phan nén cao da dua ning suit
10,5 ta/ha ndm 1997 1én 1,5 1an nam 2002.

Nghién ciiu nay tién hanh xac dinh anh
huéng cua liéu lugng phan bén dén sinh
trudng, phat trién va nang sudt cia mot so
gidng dau tuong trén dit phu sa trong dé
huyén Vinh Tuong, tinh Vinh Phic nhim
phat huy hét tiém niang dat dai, lam tang
nang suit dau tuong, ting hiéu qua kinh té&
trén don vi dién tich.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. Vat liéu

- Giong: Gom 5 giong AKO06 (ddi chiing),
D140, BDT22, D912, BD9804.

- Phén bén: Dam uré (46% N), super lan
(16% P,0;), Kaliclorua (60% K,0) va phan
chuéng hoai.

2.2. Pia diém va thoi gian nghién citu

- Pia diém: Xa Thuong Trung, huyén
Vinh Tudng, tinh Vinh Phic. D4t thi nghiém
thuoc phut sa song Hong trong dé cé thanh
phén co gidi nhe, luan canh cay trong 1a dau
tuong - lda mua - cdy vu déng. Dat c6 ham
lugng N la 0,11% (dudge phéan tich theo
phuong phap Kjeldahl). Lan dé tiéu 8,5
mg/100g dat (dugc phan tich theo phuong
phap Oniani). Ka li d& tiéu 5,4 mg/100 g dat
(phan tich theo phuong phap quang k& ngon
lia). pH=6,0 do bing pH met (potentiometer).

- Nghién ctiu dugc tién hanh vao vu xuan
nam 2008 - 2010.

2.3. Phuong phap nghién ctiu

Nhén té chinh la gidng (trén dién tich 6
nhé 10m?): Gisng AK06 (d6i chiing), ky hiéu
G1; giéng D140 (G2); giong DT22 (G3); gidng
D912 (G4); giong D9804 (G5).

Nhan t6" phu la nén phdn bon: Cong
thiic 1 (CT1= nén): 8 tdn phan chudng + 300
kg voi bot. Cong thiic 2 (CT2): Nén + 30N +
90P,0; + 60 kg K,0. Cong thiic 3 (CT3): Nén
+ 45N + 135P,0; + 90 kg K,O.

Thi nghiém bd tri trén dong rudéng véi hai
nhan t6, ba 14n nhéc lai, kiéu thiét k& 6 16n
6 nho (Split — Plot Design).

Cdc chi tiéu theo déi: Cac chi tiéu sinh
trudng, phat trién nhu thoi gian sinh trudng,
thoi gian ra hoa, chiéu cao than chinh, dién
tich 14, s6 lugng noét san, kha ning tich liay
chat kho, mtic d6 nhiém sau bénh; cac yéu to
cdu thanh ning suit va ning suit nhu s6
qua/cay, ty 1& qua 3 hat, khéi lugng 1000 hat,
ning suit ca thé, ning sudt ly thuyét, nang
suat thuc thu; cac chi tiéu vé chat lugng hat
nhu ham lugng protein (duge phan tich theo
phuong phap Kjeldahl); lipit trong hat (dugc
phan tich bing phuong phap Soxlet).

S6 liéu thi nghiém duge xt 1y thong ké
bing phan mém IRRISTAT 4.0.

3. KET QUA NGHIEN CUU

3.1. Thoi gian sinh trudng ctia cac giong
dau tuong trén cic nén phan bén
khac nhau
Giong DT22 c6 thoi gian sinh trudng

ngan nhat véi 90 - 93 ngay, giéng d6i ching
AKO06 c6 thoi gian sinh trudng 92 - 95 ngay,
gidng cb thoi gian sinh trudng dai nhat la
D9804 dao dong tu 99 - 102 ngay (Bang 1).
So sanh cac nén phan khac nhau nhan thay,
trén nén phan bén 3 (CT3) tat ca cac giong
déu c6 thoi gian sinh trudng dai hon nén
phan bén 2 va nén phan bén 1, ging D140
nén phan bén 1 (CT1) c6 thoi gian sinh
trudng 95 ngay, nhung nén phan bén 3 cb
thoi gian sinh trudng 97 ngay.
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Bang 1. Théi gian sinh trudng clia cac giong dau tuong
trén cac nén phan bén khac nhau (ngay)

Gibng Cong thirc phan bon  Thei gian tir moc -rahoa  Thoi gian ra hoa - chin - Téng thoi gian sinh trudng
CT1 35 52 92
AKO06
(BIC) CT2 37 52 94
CT3 36 54 95
CT1 35 55 95
D140 CT2 36 55 96
CT3 36 56 97
CT1 35 50 90
bT22 CT2 37 51 93
CT3 36 52 93
CT1 36 51 93
D912 CT2 37 52 95
CT3 36 54 96
CT1 38 55 99
D9804 CT2 39 56 101
CT3 39 57 102
Bang 2. Chiéu cao than chinh, chiéu cao déng qua, s6 dét hitu hiéu
cua cac giong dau tuong trén cac nén phan bén
Gibng  Céng thirc phan bon  Chiéu cao than chinh (cm)  Chiéu cao déng qua (cm)  S6 dbt hiru hiéu (dbt)
CT1 40,4 8,3 8,3
AKO06 ’ ’ ’
(BIC) CT2 51,0 9,6 8,7
CT 3 57,0 10,3 8,7
CT1 40,6 8,9 8,0
D140 CT2 45,6 9,8 8,7
CT 3 50,0 10,1 8,3
CT1 40,4 7,8 8,3
CT2 42,4 8,3 8,7
CT 3 45,6 8,7 8,6
CT1 46,4 9,4 7,0
D912 CT2 51,6 9,6 7,3
CT3 54,2 10,1 7,0
CT1 44,0 9,0 8,4
D9804 CT2 55,6 9,9 8,7
CT3 63,4 10,7 8,7

3.2. Chiéu cao than chinh, chiéu cao déng
qua, s6 dot hitu hiéu cta cac giong
dau tuong

Giéng D9804 c6 chiéu cao tu 44,0 - 63,4
cm cao hon d6i chting AK06 (40,4 — 57,0 cm).
Cac gidng con lai déu cé chiéu cao cay thap
hon d61 chiing, thap nhat 1a gibng DT22.

Cac nén phan bén khac nhau thi chiéu
cao cAy & mdi giong ciing khac nhau. O nén
phan bén 3 (CT3), chiéu cao than chinh cua
cAc giong dau tuong cao hon nén phan bén 1
va nén phan bén 2 (Bang 2).
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3.3. S6 lugng va khéi lugng nét san thoi
ky qua miy cua cac giong dau tuong
Thoi ky qua may s6 luong va khoi lugng

clia cac giong dau tuong dat cao nhat, trong

d6 cao nhat 1a D912 dat tu 48,17 — 82,67

ndt/cay, d6i chiing dat tu 54,67 — 81,33

nét/cay (Bang 3).

Trén cic nén phan bén, nhan thay & thoi
ky qua miy s6 lugng va khéi luong nét san
cua tat ca cac giong dat cao nhat ¢ nén phan
bén 2 va thap nhit 6 nén phan bén 1 (nén
d6i ching).
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Bang 3. S6 lugng va khéi lugng nét san cta cac giong dau tuong thoi ky qua may

Giéng Cong thirc sé luong pét san Ty lé r;ﬂ’u hiéu Khéi luong
phan bén (ndt/cay) (%) (g/cay)
CT1 54,67 84,23 0,83
AK06 CT2 81,33 86,33 1,23
®IC) : ' '
CT3 74,42 82,11 0,98
CT1 43,17 81,34 0,83
D140 CT2 55,67 84,56 0,87
CT3 43,67 81,33 0,82
CT1 45,77 80,79 0,83
bT22 CT2 79,33 87,67 1,21
CT3 67,62 83,00 0,95
CT1 48,17 85,56 0,78
D912 CT2 82,67 86,49 1,32
CT3 73,00 84,17 1,23
CT1 50,33 82,11 0,87
P9804 CT2 61,55 87,33 0,95
CT3 56,33 81,27 0,92

Bang 4. Dién tich 14 ctia cAc giong trén cac nén phan bén (dm? 14/ cay)

Thoi ky

oo ChOMC il oy Toy o Tognmangig
ra hoa

CT1 5,30 12,29 13,03

(A'!(/(C)g CT2 6,04 13,48 13,55 13,92
CT3 7,38 14,51 15,18
CT1 5,47 12,03 13,07

D140 CT2 6,16 12,84 14,81 14,38
CT3 7,24 14,32 15,26
CT1 5,99 11,57 13,76

bT22 CT2 6,37 12,68 15,04 15,05
CT3 7,55 13,81 16,34
CT1 5,48 10,63 13,43

D912 CT2 5,77 12,14 14,83 14,70
CT3 6,93 12,42 15,85
CT1 4,65 11,15 15,22

9804 CT2 4,83 12,14 16,12 16,09
CT3 6,40 13,45 16,93
CT1 13,70
Trung binh nén phan CT2 14,87
CT3 15,91
LSD (5%) giéng 0,30
LSD (5%) phan bon 1,23
LSD (5%) gibng va phan 0,52
CV (%) 5,10

529



Vi Binh Chinh, Lé Thi Ly

3.4. Dién tich 14 cta cac giong diu tuong
thi nghiém trén cac nén phan bén
khac nhau
S6 liéu bang 4 cho th4y, dién tich 14 cta

cic giong dau tuong dat cao nhat & thoi ky

qua mdy, cao nhét 1a giéng P9804 dat 15,22

- 16,93 dm? la/cay. Céc gidng con lai chi dat

13,03 - 15,85 dm? la/cay. Trén cac nén phan

bén khac nhau thi dién tich 14 cta cac giong

dau tuong khac nhau rd rét 6 mic y nghia

5%. Nén phan bén 3 (CT3) dién tich 14 ctaa

cic gibng dau tuong dat cao nhat, dao dong

trong khoang 15,18 dm? la/cay (0 gidng

AKO06) dén 16,93 dm? 14/cay (giong D9804) va

dién tich 14 thap nhat 6 nén phan bén 1 dao

dong tu 13,03 dm? la/cay (giong AKO06) dén

15,22 dm? 14/cay (giong D9804).

3.5. Miic d6 nhiém sau bénh ctia cac giong
dau tuong trén cac nén phan boén
khac nhau
Bang 5 cho thay, xu huéng cta siu bénh

hai la tap trung cao & cong thiic 3, tuy nhién

4 day c6 su phan b6 cta dich thuong trai déu
trén cac giéng. Khi tién hanh diéu tra dinh
ky, nghién ctiu nay chua ghi nhan dugc su
gay hai phé bién trén mét gidng nao.

3.6. Kha nang tich liy chat khé cua cac

giong

Kha n#ng tich luy chat khé cua gidng
DT22 dat cao nhat tir 19,96 - 21,60 g/cay, tiép
dén giong D9804, D140, D912 va thap nhat 1a
doi chiing AKO06 chi dat 18,25 - 20,16 g/cay
(Bang 6). Trén cac nén phan bén & thoi ky
qua mAy, nén phan bén 2 va 3 cho lugng tich
luy chat kho &cac gidng cao tuong duong
nhau. O nén phén bén 2 (CT2), lugng tich
luy chat kho 6 cac gidng dau tuong dao dong
ti 20,16 g/cay (giong AKO06) dén 21,60 g/cay
(gibng DT22), nén phan bén 3 lugng chat khé
tich luy duge dao dong tir 19,16 g/ciy (gidng
AKO06) dén 20,93 g/cay (giong DT22) va thap
nhat 6 nén phan déi chiing dao dong tu 18,25
glcay (6 gidbng AK06) dén 19,96 g/cay (6 giong
DT22).

Bang 5. Miic d6 nhiém sau bénh cta cac giong dau tuong trén cac nén phan bén

Gién Cong thirc Gioi duc than thoi ky Sau cubn 14 thoi ky ra hoa, Sau duc qua thoi ky
9 phan bon cay con (%) lam qua (%) qua non (%)
CT1 2,33 10,33 6,33
AKO06
CT2 4,00 11,00 8,00
(B/C)
CT3 4,67 14,00 8,00
CT1 4,00 12,67 10,00
D140 CT2 4,67 13,33 12,67
CT3 5,33 14,67 13,33
CT1 2,00 12,33 8,67
bT22 CT2 3,33 13,00 10,67
CT3 4,33 15,33 12,00
CT1 2,67 8,33 6,33
D912 CT2 3,33 10,00 7,00
CT3 4,00 13,67 10,67
CT1 3,12 15,00 8,67
D9804 CT2 4,33 15,33 10,33
CT3 5,00 18,00 14,67
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Bang 6. Kha niang tich lity chat khé ctia cac giong dau tuong
trén cac nén phan bén qua titng thoi ky (g/cay)

Gibng Cérjg th’l}’C Thoi ky bat dau Thoi khy Th,c‘yi ky Trung bjnh zthc‘yi ky
phan boén ra hoa hoa ro qua may qua may
CT1 3,44 9,67 18,25
AKOS CT2 4,20 10,22 20,16 19,19
(BIC) ’ ’ ’ ’
CT3 4,52 11,03 19,16
CT1 3,40 8,93 19,26
D140 CT2 4,15 9,96 20,76 20,03
CT3 4,38 10,99 20,07
CT1 4,02 9,72 19,96
bT22 CT2 4,25 10,61 21,60 20,83
CT3 4,66 11,55 20,93
CT1 3,25 8,26 18,99
D912 CT2 3,82 9,34 20,51 19,64
CT3 3,95 10,72 19,42
CT1 4,02 9,25 19,49
D9804 CT2 4,63 10,36 21,27 20,45
CT3 4,83 11,26 20,59
CT1 19,19
Trung binh nén phan CT2 20,86
CT3 20,03
LSD (5%) giébng 0,51
LSD (5%) phan bon 1,17
LSD (5%) giébng va phan 1,38
CV (%) 6,1

3.7. Yéu t6 cAu thanh ning suat cua cac
giong dau tuong trén cac nén phan
bén

Téng s6 qud trén cay
Két qua bang 7 cho thdy, téng s6 qua/ciy

clia cac gidng dau tuong thi nghiém dao dong

tir 24,67 dén 31,33 qua/cay. Giong d6i chiing

AKO6 c6 téng s6 qua/cay dat thap (LSDO5 =

1,28) Cac giéng con lai tuong duong nhau

khoéng c6 su sai khac ro.

Trén cdc nén phan bén khac nhau thi
cho téng s6 qua/ciy la khac nhau. Hau hét
cac giéng dau tuong thi nghiém déu cho téng
s0 qua trén cdy d nén phan bén 2 (CT2) cao
hon trén cac nén phan bén con lai.

Ty lé qua 3 hat

Day 1a mot trong cac yéu t6 quyét dinh s6

hat/cay. Ty 1é qua 3 hat c6 tuong quan thuan
v6i ning suat. S6 qua 3 hat cang nhiéu thi
ning suat cang cao.

Ty 1é qua 3 hat & cac gibng dau tuong
thi nghiém bién déng rat 16n tu 17,33% (giong
D9804) dén 38,75% (DT22). Ty 1é nay dat cao
nhit & giobng DT22 (34,18 - 38,75%), gibng
thap nhat 1a D9804 (17,33 -17,54%) (Bang 7).

3.8. Nang suit cla cac giong dau tuong
thi nghiém trén cic nén phan bén
khac nhau

Ndang sudt thuc thu
Ning suit thuc thu 12 chi tiéu quan

trong va 1a muc tiéu hang diu ctia cac nha

chon giong va k§ thuat. Giong phai sinh
trudng t6t va cho ning suit cao trén nén
phén bén phu hgp.
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Bang 7. Yéu t6 cAu thanh ning suit cua cac giong dau tuong
trén cac nén phan bén khac nhau

Gibng C(‘)r}g thFPC Téng sb qué/céy Trung Pinh Ty lé qua chac Ty & qua 3 hat P.1000 hat
phan bon (qua) (qua) (%) (%) (9)
CT1 24,67 88,10 28,84 174,70
AKO06
(BIC) CT 2 27,00 26,11 91,04 29,69 176,70
CT3 26,67 89,47 29,53 175,40
CT1 26,33 90,40 24,22 144,42
D140 CT2 30,33 28,67 92,36 28,77 145,91
CT3 29,33 91,37 26,95 145,11
CT1 27,33 94,94 34,18 173,56
bT22 CT2 31,33 29,33 96,25 38,75 174,95
CT3 29,33 94,87 38,46 174,70
CT1 26,33 91,25 22,50 144,98
D912 CT2 29,33 28,00 92,25 24,79 147,18
CT3 28,33 91,91 24,71 146,29
CT1 26,67 83,33 17,33 150,24
D9804 CT2 29,33 28,11 86,55 17,54 152,95
CT3 28,33 85,96 17,54 150,56
CT1 26,27
TJ;T]Q CT2 29,47
CT3 28,40
LSD (5%) gibng 1,28
LSD (5%) phan bon 0,99
LSD5% giéng & phan 2,22
CV (%) 4,7

Niang suét thuc thu trung binh dat cao
nhat ¢ hai giong DT22 dat 19,38 ta/ha va
D140 dat 18,86 ta/ha, hon hin d6i ching
AKO6 chi dat 15,79 ta/ha va D9804 dat 15,65
ta/ha (LSD05= 1,15). Gidng D912 dat 17,70
ta/ha hon hin d6i chiing nhung kém DT22
va D140.

So sanh gifia cAc nén phan bén nhan
thdy, ning suat thuc thu cé su sai khac rd
rét gitia cadc nén phan. Ning sudt thuc thu
dat cao nh4t ¢ nén phan 2 (CT2), hon hin
nén phan 1 (CT1), nén phin 3 ning suit
giam do bén liéu lugng cao dau tuong bi 16p
(Bang 8).

3.9. Ham lugng protein va lipit cua cac
giong dau tuong
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Cac giéng dau tuong thi nghiém cé ham
lugng protein dao doéng tu 38,02% (giong
D912) dén 40,00% (giéng D140). Trong d6
gidng c¢6 ham lugng protein cao nhat 1a D140
dao dong tit 39,60 — 40,00%; gidng ddi chiing
dat 39,00 — 39,70%; thap nhat 1a giong D912
véi 38,02 — 38,40%. Ham lugng lipit clia cac
gibng dau tuong bién dong ti 18,03% (giong
D140) dén 20,82% (giong D9804). So sanh
gitia cac gidng thdy, ham lugng protein
va lipit ctia cac gidng dau tuong khéng chénh
léch nhau dang ké. Nhung gitia cac nén phan
bén thi ham lugng protein cta cac gidng dat
cao nhat trén nén phan bén 2 va thap nhat &
nén phan bén 1. Ham lugng lipit cua céac
gidng 6 nén phan bén 3 dat cao nhat (Bang 9).
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Bang 8. Nang suit clia cac giong trén cac nén phan bén khac nhau

Cong thirc  Nang sudtcathé Nang suét ly thuyét Nang sudt thwc thu  N&ng suét thwe thu trung binh

Gion phan bén (g/cay) (ta/ha) (ta/ha) (ta/ha)
CT1 6,45 22,58 13,78
/(g(/g? CT2 6,92 24,20 17,17 15,79
CT3 6,73 23,54 16,43
CT1 6,59 23,06 16,80
D140 CT2 7,30 25,54 20,04 18,86
CT3 7,09 24,82 19,75
CT1 6,61 23,14 17,09
pT22 CT2 7,50 26,23 20,85 19,38
CT3 7,16 25,06 20,19
CT1 6,49 22,72 15,18
D912 CT2 7,22 25,27 19,45 17,70
CT3 7,01 24,54 18,49
CT1 6,23 21,79 13,71
D9804 CT2 6,60 23,11 16,87 15,65
CT3 6,54 22,89 16,36
Néing sut CT1 22,66 15,31
trung binh CT2 24,87 18,88
nen (ta/ha) g 2417 18,24
LSD (5%) giéng 1,21 1,15
LSD (5%) phan bon 0,56 0,61
'F;ﬁéDn(gZ;) giong va 1,37 1,94
CV (%) 6,90 7,20
Bang 9. Ham lugng protein va lipit ctia cac giong dau tuong
trén cac nén phan bén khac nhau
Gibng C6ng thire phan bén Protein (%) Lipit (%)
CT1 39,00 19,79
AKO0B
©1C) CT2 39,70 18,74
CT3 39,47 20,19
CT1 39,60 18,76
D140 CT2 40,00 18,03
CT3 39,87 19,06
CT1 38,71 20,06
DT22 CT2 39,39 19,17
CcT3 39,00 20,48
CT1 38,02 19,18
D912 CT2 38,40 18,06
CT3 38,24 19,49
CT1 38,04 20,54
D9804 CT2 39,00 18,85
CcT3 38,43 20,82
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4. KET LUAN

Trén dat phu sa trong dé huyén Vinh
Tuong, tinh Vinh Phuc, cac gidng dau tuong
thi nghiém trong vu xuén c6 thoi gian sinh
trudng tu 92 - 100 ngay, dai nhat 1a giéng
P9804 va ngin nhdt la giéng DT22.
S6 lugng not san cua cac giong dau tuong
dat cao nh&téthsi ky qua may, tir 43,17
ndt/cay & giong D140 dén 82,68 nét/cay véi
giong D912.

Liéu lugng phan bén c6 anh hudng dén
sinh trudng va ning suit cla cic gidng dau
tuong. Trong cac nén phan bén nhan thay
nén phan bén 2 (CT2) véi lugng bén 8 tan
phan chudéng + 30N + 90P,0; + 60 K,0 +
300 kg voi bot trén 1 hecta cho nang suat va
hiéu qua kinh t& cao nhat. Trong nén phan
bén 2, ning suit clia gidng dau tuong D140
dat cao nhat.

Hai giong dau tuong sinh trudéng tot, c6
s6 qua nhiéu, ty 1é qua chic cao, cho ning
sudt thuc thu cao nhat 14 gidng DT22 dat
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16,28 - 19,31 ta/ha va giéng D140 dat 15,18 -
18,13 ta/ha, dé nghi dugc phat trién trong
san xuit.
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Effect of Fertilizer Rate on Growth, Development and Yield of Some Soybean Varieties on Fluvialsoils at Vĩnh Tường District, Vĩnh Phúc Province
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TÓM TẮT


Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trên đất phù sa trong đê huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc nhằm xác định được giống đậu tương sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao và liều lượng phân bón hơp lý cho đậu tương vụ xuân tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Nghiên cứu được tiến hành với 5 giống đậu tương trên 3 nền phân bón khác nhau. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu 2 nhân tố Split – Plot Design với 3 lần nhắc lại. Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển và năng suất. Kết quả nghiên cứu của thí nghiệm đã xác định được các giống đâu tương sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao là ĐT22, AK06 và D140. Đã xác định  nền phân bón 2 (8 tấn phân chuồng + 30N. 90P2O5.60K2O + 300 kg vôi bột trên 1 ha) cho năng suất cao và hiệu quả kinh tế nhất.


Từ khoá: Đậu tương, năng suất, phân bón.


SUMMARY


The effect of fertilizer application on growth, development and yield of some soybean varieties was studied in order to identify soybean varieties which was good growth, high grain yield on fluvialsoils at Vinh Tuong district, Vinh Phuc province. This study was conducted with 5 new soybean varieties on 3 fertilizer doses. The experiment was replicated three times in Split – Plot Design. Results showed that: new soybean varieties ĐT22, AK06 and D140 were good growth, high grain yield at Vinh Tuong-Vinh Phuc. Fertilizer doses influence on leaf area index, dry matter accumulation, number of nodes, number of pods  and grain yield. Optimum fertilizer dose for spring soybean varieties at Vinh Tuong,Vinh Phuc was determined as follow: 8 ton organic fertilizer + 30N.90.P2O5.60 K2O + 300 kg CaO/ ha.


Key word: Fertilizer, soybean, yield. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Vĩnh Tường là huyện đồng bằng sông Hồng của tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích đất cao vụ xuân là rất lớn, được trồng một số cây rau màu như ngô, đậu tương, rau. Trong đó đậu tương là cây trồng quan trọng trong luân canh, tăng vụ, góp phần tăng hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích. Tuy nhiên sản xuất đậu tương tại Vĩnh Tường còn nhiều hạn chế, chưa có bộ giống đậu tương thích hợp, canh tác chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, bón phân chưa hợp lý, mất cân đối.


Đã có một số nghiên cứu về phân bón cho cây đậu tương. Trần Danh Thìn (2001) cho biết khi bón kết hợp N, P, Ca có tác dụng rõ rệt trong việc khắc phục hạn chế của các yếu tố dinh dưỡng đất, nâng cao năng suất đậu tương và lạc. Việc bón kết hợp cả 3 yếu tố N, P, K cho năng suất cao nhất ở cả 2 nền phân cao và thấp. Đối với đất chua, nghèo dinh dưỡng bón 100N.150P2O5.800Ca.50 K2O cho hiệu quả kinh tế của đậu tương cao. Vũ Đình Chính (1998) cho rằng, bón kết hợp N, P trên đất bạc màu nghèo dinh dưỡng với mức 90 kg P2O5/ha trên nền 40 kg N/ha làm tăng số lượng nốt sần, số quả chắc/cây, năng suất hạt và trong điều kiện vụ hè trên đất bạc màu Hiệp Hoà - Bắc Giang bón cho giống đậu tương Xanh lơ Hà Bắc thích hợp nhất là 20 kg N + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O. Ngô Thế Dân và cs. (2001) xác định, đậu tương yêu cầu một lượng dinh dưỡng khá lớn, để đạt năng suất 3.000 kg hạt/ha cây đậu tương cần 285 kg N, 170 kg P2O5, 85 kg K2O, 65 kg CaO, 52 kg MgO và nhiều nguyên tố vi lượng khác. Saleh và Sumarno (2002) cho rằng, nghiên cứu tại ấn Độ nhờ đưa giống mới và thâm canh bón phân nền cao đã đưa năng suất 10,5 tạ/ha năm 1997 lên 1,5 lần năm 2002. 


Nghiên cứu này tiến hành xác định ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trên đất phù sa trong đê huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc nhằm phát huy hết tiềm năng đất đai, làm tăng năng suất đậu tương, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu


- Giống: Gồm 5 giống AK06 (đối chứng), D140, ĐT22, D912, §9804.


- Phân bón: Đạm urê (46% N), super lân (16% P2O5), Kaliclorua (60% K2O) và phân chuồng hoai.


2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu


- Địa điểm: Xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đất thí nghiệm thuộc phù sa sông Hồng trong đê có thành phần cơ giới nhẹ, luân canh cây trồng là đậu tương - lúa mùa - cây vụ đông. Đất có hàm lượng N là 0,11% (được phân tích theo phương pháp Kjeldahl). Lân dễ tiêu 8,5 mg/100g đất (được phân tích theo phương pháp Oniani). Ka li dễ tiêu 5,4 mg/100 g đất (phân tích theo phương pháp quang kế ngọn lửa). pH=6,0 đo bằng pH met (potentiometer).

- Nghiên cứu được tiến hành vào vụ xuân năm 2008 - 2010.


2.3. Phương pháp nghiên cứu


 Nhân tố chính là giống (trên diện tích ô nhỏ 10m2): Giống AK06 (đối chứng), ký hiệu G1; giống D140 (G2); giống ĐT22 (G3); giống D912 (G4); giống §9804 (G5).


 Nhân tố phụ là nền phân bón: Công thức 1 (CT1= nền): 8 tấn phân chuồng + 300 kg vôi bột. Công thức 2 (CT2): Nền + 30N + 90P2O5 + 60 kg K2O. Công thức 3 (CT3): Nền + 45N + 135P2O5 + 90 kg K2O.


Thí nghiệm bố trí trên đồng ruộng với hai nhân tố, ba lần nhắc lại, kiểu thiết kế ô lớn ô nhỏ (Split – Plot Design).


Các chỉ tiêu theo dõi: Các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển như thời gian sinh trưởng, thời gian ra hoa, chiều cao thân chính, diện tích lá, số lượng nốt sần, khả năng tích lũy chất khô, mức độ nhiễm sâu bệnh; các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất như số quả/cây, tỷ lệ quả 3 hạt, khối lượng 1000 hạt, năng suất cá thể, năng suất lý thuyết, năng suất thực thu; các chỉ tiêu về chất lượng hạt như hàm lượng protein (được phân tích theo phương pháp Kjeldahl); lipit trong hạt (được phân tích bằng phương pháp Soxlet).

Số  liệu thí nghiệm được xử lý thống kê bằng phần mềm IRRISTAT 4.0.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


3.1. Thời gian sinh trưởng của các giống
      đậu tương trên các nền phân bón
       khác nhau


Giống ĐT22 có thời gian sinh trưởng ngắn nhất với 90 - 93 ngày, giống đối chứng AK06 có thời gian sinh trưởng 92 - 95 ngày, giống có thời gian sinh trưởng dài nhất là §9804 dao động từ 99 - 102 ngày (Bảng 1). So sánh các nền phân khác nhau nhận thấy, trên nền phân bón 3 (CT3) tất cả các giống đều có thời gian sinh trưởng dài hơn nền phân bón 2 và nền phân bón 1, giống D140 nền phân bón 1 (CT1) có thời gian sinh trưởng 95 ngày, nhưng nền phân bón 3 có thời gian sinh trưởng 97 ngày.


Bảng 1. Thời gian sinh trưởng của các giống đậu tương 
trên các nền phân bón khác nhau (ngày)


		Giống

		Công thức phân bón

		Thời gian từ mọc - ra hoa

		Thời gian ra hoa - chín

		Tổng thời gian sinh trưởng



		AK06


(Đ/C)

		CT 1

		35

		52

		92



		

		CT 2

		37

		52

		94



		

		CT 3

		36

		54

		95



		D140

		CT 1

		35

		55

		95



		

		CT 2

		36

		55

		96



		

		CT 3

		36

		56

		97



		ĐT22

		CT 1

		35

		50

		90



		

		CT 2

		37

		51

		93



		

		CT 3

		36

		52

		93



		D912

		CT 1

		36

		51

		93



		

		CT 2

		37

		52

		95



		

		CT 3

		36

		54

		96



		Đ9804

		CT 1

		38

		55

		99



		

		CT 2

		39

		56

		101



		

		CT 3

		39

		57

		102





Bảng 2. Chiều cao thân chính, chiều cao đóng quả, số đốt hữu hiệu  
của các giống đậu tương trên các nền phân bón


		Giống

		Công thức phân bón

		Chiều cao thân chính (cm)

		Chiều cao đóng quả (cm)

		Số đốt hữu hiệu (đốt)



		AK06


(Đ/C)

		CT 1

		40,4

		8,3

		8,3



		

		CT 2

		51,0

		9,6

		8,7



		

		CT 3

		57,0

		10,3

		8,7



		D140

		CT 1

		40,6

		8,9

		8,0



		

		CT 2

		45,6

		9,8

		8,7



		

		CT 3

		50,0

		10,1

		8,3



		

		CT 1

		40,4

		7,8

		8,3



		

		CT 2

		42,4

		8,3

		8,7



		

		CT 3

		45,6

		8,7

		8,6



		D912

		CT 1

		46,4

		9,4

		7,0



		

		CT 2

		51,6

		9,6

		7,3



		

		CT 3

		54,2

		10,1

		7,0



		Đ9804

		CT 1

		44,0

		9,0

		8,4



		

		CT 2

		55,6

		9,9

		8,7



		

		CT 3

		63,4

		10,7

		8,7



		

		

		

		

		





3.2. Chiều cao thân chính, chiều cao đóng
        quả, số đốt hữu hiệu của các giống
       đậu tương 


Giống §9804 có chiều cao từ 44,0 - 63,4 cm cao hơn đối chứng AK06 (40,4 – 57,0 cm). Các giống còn lại đều có chiều cao cây thấp hơn đối chứng, thấp nhất là giống ĐT22.


Các nền phân bón khác nhau thì chiều cao cây ở mỗi giống cũng khác nhau. ở nền phân bón 3 (CT3), chiều cao thân chính của các giống đậu tương cao hơn nền phân bón 1 và  nền phân bón 2 (Bảng 2).


3.3. Số lượng và khối lượng nốt sần thời 
       kỳ quả mẩy của các giống đậu tương 

Thời kỳ quả mẩy số lượng và khối lượng của các giống đậu tương đạt cao nhất, trong đó cao nhất là D912 đạt từ 48,17 – 82,67 nốt/cây, đối chứng đạt từ 54,67 – 81,33 nốt/cây (Bảng 3).


Trên các nền phân bón, nhận thấy ở thời kỳ quả mẩy số lượng và khối lượng nốt sần của tất cả các giống đạt cao nhất ở nền phân bón 2 và thấp nhất ở nền phân bón 1 (nền đối chứng).


		Bảng 3. Số lượng và khối lượng nốt sần của các giống đậu tương thời kỳ quả mẩy


Giống

		Công thức
phân bón

		Số  lượng nốt sần
(nốt/cây)

		Tỷ  lệ hữu hiệu
(%)

		Khối lượng
(g/cây)



		AK06


(Đ/C)

		CT 1

		54,67

		84,23

		0,83



		

		CT 2

		81,33

		86,33

		1,23



		

		CT 3

		74,42

		82,11

		0,98



		D140

		CT 1

		43,17

		81,34

		0,83



		

		CT 2

		55,67

		84,56

		0,87



		

		CT 3

		43,67

		81,33

		0,82



		ĐT22

		CT 1

		45,77

		80,79

		0,83



		

		CT 2

		79,33

		87,67

		1,21



		

		CT 3

		67,62

		83,00

		0,95



		D912

		CT 1

		48,17

		85,56

		0,78



		

		CT 2

		82,67

		86,49

		1,32



		

		CT 3

		73,00

		84,17

		1,23



		Đ9804

		CT 1

		50,33

		82,11

		0,87



		

		CT 2

		61,55

		87,33

		0,95



		

		CT 3

		56,33

		81,27

		0,92





Bảng 4. Diện tích lá của các giống trên các nền phân bón (dm2 lá/ cây)


		Giống

		Công thức  phân bón

		Thời kỳ bắt đầu
ra hoa

		Thời kỳ
hoa rộ

		Thời kỳ
quả mẩy

		Trung bình của giống thời kỳ quả mẩy



		AK06


(Đ/C)

		CT 1

		5,30

		12,29

		13,03

		13,92



		

		CT 2

		6,04

		13,48

		13,55

		



		

		CT 3

		7,38

		14,51

		15,18

		



		D140

		CT 1

		5,47

		12,03

		13,07

		14,38



		

		CT 2

		6,16

		12,84

		14,81

		



		

		CT 3

		7,24

		14,32

		15,26

		



		ĐT22

		CT 1

		5,99

		11,57

		13,76

		15,05



		

		CT 2

		6,37

		12,68

		15,04

		



		

		CT 3

		7,55

		13,81

		16,34

		



		D912

		CT 1

		5,48

		10,63

		13,43

		14,70



		

		CT 2

		5,77

		12,14

		14,83

		



		

		CT 3

		6,93

		12,42

		15,85

		



		Đ9804

		CT 1

		4,65

		11,15

		15,22

		16,09



		

		CT 2

		4,83

		12,14

		16,12

		



		

		CT 3

		6,40

		13,45

		16,93

		



		Trung bình nền phân

		CT 1

		

		

		13,70

		



		

		CT 2

		

		

		14,87

		



		

		CT 3

		

		

		15,91

		



		LSD (5%) giống

		

		

		

		0,30

		



		LSD (5%) phân bón

		

		

		

		1,23

		



		LSD (5%) giống và phân

		

		

		

		0,52

		



		CV (%)

		

		

		

		5,10

		





3.4. Diện tích lá của các giống đậu tương
        thí nghiệm trên các nền phân bón
        khác nhau


Số liệu bảng 4 cho  thấy, diện tích lá của các giống đậu tương đạt cao nhất ở thời kỳ quả mẩy, cao nhất là giống §9804 đạt 15,22 - 16,93 dm2 lá/cây. Các giống còn lại chỉ đạt 13,03 - 15,85 dm2 lá/cây. Trên các nền phân bón khác nhau thì diện tích lá của các giống đậu tương  khác nhau rõ rệt ở mức ý nghĩa 5%. Nền phân bón 3 (CT3) diện tích lá của các giống đậu tương đạt cao nhất, dao động trong khoảng 15,18 dm2 lá/cây (ở giống AK06) đến 16,93 dm2 lá/cây (giống §9804) và diện tích lá thấp nhất ở nền phân bón 1 dao động từ 13,03 dm2 lá/cây (giống AK06) đến 15,22 dm2 lá/cây (giống §9804).


3.5. Mức độ nhiễm sâu bệnh của các giống
       đậu tương trên các nền phân bón
       khác nhau 


Bảng 5 cho thấy, xu hướng của sâu bệnh hại là tập trung cao ở công thức 3, tuy nhiên

ở đây có sự phân bố của dịch thường trải đều trên các giống. Khi tiến hành điều tra định kỳ, nghiên cứu này chưa ghi nhận được sự gây hại phổ biến trên một giống nào.


3.6. Khả năng tích lũy chất khô của các
       giống


Khả năng tích luỹ chất khô của giống ĐT22 đạt cao nhất từ 19,96 - 21,60 g/cây, tiếp đến giống §9804, D140, D912 và thấp nhất là đối chứng AK06 chỉ đạt 18,25 - 20,16 g/cây (Bảng 6). Trên các nền phân bón ở thời kỳ quả mẩy, nền phân bón 2 và 3 cho lượng tích luỹ chất khô ở các giống cao tương đương nhau. ở nền phân bón 2 (CT2), lượng tích luỹ chất khô ở các giống đậu tương dao động từ 20,16 g/cây (giống AK06) đến 21,60 g/cây (giống ĐT22), nền phân bón 3 lượng chất khô tích luỹ được dao động từ 19,16 g/cây (giống AK06) đến 20,93 g/cây (giống ĐT22) và thấp nhất ở nền phân đối chứng dao động từ 18,25 g/cây (ở giống AK06) đến 19,96 g/cây (ở giống ĐT22).


		Bảng 5. Mức độ nhiễm sâu bệnh của các giống đậu tương trên các nền phân bón 


Giống

		Công thức  phân bón

		Giòi đục thân thời kỳ
cây con (%)

		Sâu cuốn lá thời kỳ ra hoa,
làm quả (%)

		Sâu đục quả thời kỳ
quả non (%)



		AK06


(Đ/C)

		CT 1

		2,33

		10,33

		6,33



		

		CT 2

		4,00

		11,00

		8,00



		

		CT 3

		4,67

		14,00

		8,00



		D140

		CT 1

		4,00

		12,67

		10,00



		

		CT 2

		4,67

		13,33

		12,67



		

		CT 3

		5,33

		14,67

		13,33



		ĐT22

		CT 1

		2,00

		12,33

		8,67



		

		CT 2

		3,33

		13,00

		10,67



		

		CT 3

		4,33

		15,33

		12,00



		D912

		CT 1

		2,67

		8,33

		6,33



		

		CT 2

		3,33

		10,00

		7,00



		

		CT 3

		4,00

		13,67

		10,67



		Đ9804

		CT 1

		3,12

		15,00

		8,67



		

		CT 2

		4,33

		15,33

		10,33



		

		CT 3

		5,00

		18,00

		14,67





Bảng 6. Khả năng tích lũy chất khô của các giống đậu tương  
trên các nền phân bón qua từng thời kỳ (g/cây)


		Giống

		Công thức
phân bón

		Thời kỳ bắt đầu
ra hoa

		Thời kỳ
hoa rộ

		Thời kỳ
quả mẩy

		Trung bình thời kỳ
quả mẩy



		AK06


(Đ/C)

		CT 1

		3,44

		9,67

		18,25

		



		

		CT 2

		4,20

		10,22

		20,16

		19,19



		

		CT 3

		4,52

		11,03

		19,16

		



		D140

		CT 1

		3,40

		8,93

		19,26

		



		

		CT 2

		4,15

		9,96

		20,76

		20,03



		

		CT 3

		4,38

		10,99

		20,07

		



		ĐT22

		CT 1

		4,02

		9,72

		19,96

		



		

		CT 2

		4,25

		10,61

		21,60

		20,83



		

		CT 3

		4,66

		11,55

		20,93

		



		D912

		CT 1

		3,25

		8,26

		18,99

		



		

		CT 2

		3,82

		9,34

		20,51

		19,64



		

		CT 3

		3,95

		10,72

		19,42

		



		Đ9804

		CT 1

		4,02

		9,25

		19,49

		



		

		CT 2

		4,63

		10,36

		21,27

		20,45



		

		CT 3

		4,83

		11,26

		20,59

		



		Trung bình nền phân

		CT 1

		

		

		19,19

		



		

		CT 2

		

		

		20,86

		



		

		CT 3

		

		

		20,03

		



		LSD (5%) giống

		

		

		0,51

		



		LSD (5%) phân bón

		

		

		1,17

		



		LSD (5%) giống và phân

		

		

		1,38

		



		CV (%)

		

		

		6,1

		



		

		

		

		

		

		





3.7. Yếu tố cấu thành năng suất của các
       giống đậu tương trên các nền phân
       bón 


Tổng số quả trên cây


Kết quả bảng 7 cho thấy, tổng số quả/cây của các giống đậu tương thí nghiệm dao động từ 24,67 đến 31,33 quả/cây. Giống đối chứng AK06 có tổng số quả/cây đạt thấp (LSD05 = 1,28) Các giống còn lại tương đương nhau không có sự sai khác rõ.


Trên các nền phân bón khác nhau thì cho tổng số quả/cây là khác nhau. Hầu hết các giống đậu tương thí nghiệm đều cho tổng số quả trên cây ở nền phân bón 2 (CT2) cao hơn trên các nền phân bón còn lại.


Tỷ lệ quả 3 hạt


Đây là một trong các yếu tố quyết định số


hạt/cây. Tỷ lệ quả 3 hạt có tương quan thuận với năng suất. Số quả 3 hạt càng nhiều thì năng suất càng cao.


Tỷ lệ quả 3 hạt ở các giống đậu tương thí nghiệm biến động rất lớn từ 17,33% (giống §9804) đến 38,75% (ĐT22). Tỷ lệ này đạt cao nhất ở giống ĐT22 (34,18 - 38,75%), giống thấp nhất là §9804 (17,33 -17,54%) (Bảng 7). 

3.8. Năng suất của các giống đậu tương
       thí nghiệm trên các nền phân bón 
       khác nhau


Năng suất thực thu


Năng suất thực thu là chỉ tiêu quan trọng và là mục tiêu hàng đầu của các nhà chọn giống và kỹ thuật. Giống phải sinh trưởng tốt và cho năng suất cao trên nền phân bón phù hợp.


		Bảng 7. Yếu tố cấu thành năng suất của các giống đậu tương
trên các nền phân bón khác nhau


Giống

		Công thức
phân bón

		Tổng số quả/cây (quả)

		Trung bình (quả)

		Tỷ lệ quả chắc (%)

		Tỷ lệ quả 3 hạt (%)

		P.1000 hạt  (g)



		AK06


(Đ/C)

		CT 1

		24,67

		

		88,10

		28,84

		174,70



		

		CT 2

		27,00

		26,11

		91,04

		29,69

		176,70



		

		CT 3

		26,67

		

		89,47

		29,53

		175,40



		D140

		CT 1

		26,33

		

		90,40

		24,22

		144,42



		

		CT 2

		30,33

		28,67

		92,36

		28,77

		145,91



		

		CT 3

		29,33

		

		91,37

		26,95

		145,11



		ĐT22

		CT 1

		27,33

		

		94,94

		34,18

		173,56



		

		CT 2

		31,33

		29,33

		96,25

		38,75

		174,95



		

		CT 3

		29,33

		

		94,87

		38,46

		174,70



		D912

		CT 1

		26,33

		

		91,25

		22,50

		144,98



		

		CT 2

		29,33

		28,00

		92,25

		24,79

		147,18



		

		CT 3

		28,33

		

		91,91

		24,71

		146,29



		Đ9804

		CT 1

		26,67

		

		83,33

		17,33

		150,24



		

		CT 2

		29,33

		28,11

		86,55

		17,54

		152,95



		

		CT 3

		28,33

		

		85,96

		17,54

		150,56



		Trung bình

		CT 1

		26,27

		

		

		

		



		

		CT 2

		29,47

		

		

		

		



		

		CT 3

		28,40

		

		

		

		



		LSD (5%) giống

		1,28

		

		

		

		



		LSD (5%) phân bón

		0,99

		

		

		

		



		LSD5% giống & phân

		2,22

		

		

		

		



		CV (%)

		4,7

		

		

		

		





Năng suất thực thu trung bình đạt cao nhất ở hai giống ĐT22 đạt 19,38 tạ/ha và D140 đạt 18,86 tạ/ha, hơn hẳn đối chứng AK06 chỉ đạt 15,79 tạ/ha và §9804 đạt 15,65 tạ/ha (LSD05= 1,15). Giống D912 đạt 17,70 tạ/ha hơn hẳn đối chứng nhưng kém ĐT22 và D140. 


So sánh giữa các nền phân bón nhận thấy, năng suất thực thu có sự sai khác rõ rệt giữa các nền phân. Năng suất thực thu đạt cao nhất ở nền phân 2 (CT2), hơn hẳn nền phân 1 (CT1), nền phân 3 năng suất giảm do bón liều lượng cao đậu tương bị lốp (Bảng 8). 


3.9. Hàm lượng protein và lipit của các
       giống đậu tương 


Các giống đậu tương thí nghiệm có hàm lượng protein dao động từ  38,02% (giống D912) đến 40,00% (giống D140). Trong đó giống có hàm lượng protein cao nhất là D140 dao động từ  39,60 – 40,00%; giống đối chứng đạt 39,00 – 39,70%; thấp nhất là giống D912 với 38,02 – 38,40%. Hàm lượng lipit của các giống đậu tương biến động từ 18,03% (giống D140) đến 20,82% (giống §9804). So sánh giữa các giống thấy, hàm lượng protein và lipit của các giống đậu tương không chênh lệch nhau đáng kể. Nhưng giữa các nền phân bón thì hàm lượng protein của các giống đạt cao nhất trên nền phân bón 2 và thấp nhất ở nền phân bón 1. Hàm lượng lipit của các giống ở nền phân bón 3 đạt cao nhất (Bảng 9). 


Bảng 8. Năng suất của các giống trên các nền phân bón khác nhau


		Giống

		Công thức
phân bón

		Năng suất cá thể (g/cây)

		Năng suất lý thuyết (tạ/ha)

		Năng suất thực thu (tạ/ha)

		Năng suất thực thu trung bình
(tạ/ha)



		AK06


(Đ/C)

		CT 1

		6,45

		22,58

		13,78

		15,79



		

		CT 2

		6,92

		24,20

		17,17

		



		

		CT 3

		6,73

		23,54

		16,43

		



		D140

		CT 1

		6,59

		23,06

		16,80

		18,86



		

		CT 2

		7,30

		25,54

		20,04

		



		

		CT 3

		7,09

		24,82

		19,75

		



		ĐT22

		CT 1

		6,61

		23,14

		17,09

		19,38



		

		CT 2

		7,50

		26,23

		20,85

		



		

		CT 3

		7,16

		25,06

		20,19

		



		D912

		CT 1

		6,49

		22,72

		15,18

		17,70



		

		CT 2

		7,22

		25,27

		19,45

		



		

		CT 3

		7,01

		24,54

		18,49

		



		Đ9804

		CT 1

		6,23

		21,79

		13,71

		15,65



		

		CT 2

		6,60

		23,11

		16,87

		



		

		CT 3

		6,54

		22,89

		16,36

		



		Năng suất trung bình nền (tạ/ha)

		CT 1

		

		22,66

		15,31

		



		

		CT 2

		

		24,87

		18,88

		



		

		CT 3

		

		24,17

		18,24

		



		LSD (5%) giống

		

		1,21

		1,15

		



		LSD (5%) phân bón

		

		0,56

		0,61

		



		LSD (5%) giống và
phân bón

		

		1,37

		1,94

		



		CV (%)

		

		6,90

		7,20

		



		

		

		

		

		





Bảng 9. Hàm lượng protein và lipit của các giống đậu tương 
trên các nền phân bón khác nhau


		Giống

		Công thức phân bón

		Protein (%)

		Lipit (%)



		AK06


(Đ/C)

		CT 1

		39,00

		19,79



		

		CT 2

		39,70

		18,74



		

		CT 3

		39,47

		20,19



		D140

		CT 1

		39,60

		18,76



		

		CT 2

		40,00

		18,03



		

		CT 3

		39,87

		19,06



		ĐT22

		CT 1

		38,71

		20,06



		

		CT 2

		39,39

		19,17



		

		CT 3

		39,00

		20,48



		D912

		CT 1

		38,02

		19,18



		

		CT 2

		38,40

		18,06



		

		CT 3

		38,24

		19,49



		Đ9804

		CT 1

		38,04

		20,54



		

		CT 2

		39,00

		18,85



		

		CT 3

		38,43

		20,82





4. KẾT LUẬN 


Trên đất phù sa trong đê huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, các giống đậu tương thí nghiệm trong vụ xuân có thời gian sinh trưởng từ 92 - 100 ngày, dài nhất là giống §9804 và ngắn nhất là giống ĐT22. Số lượng nốt sần của các giống đậu tương đạt cao nhất ở thời kỳ quả mẩy, từ 43,17 nốt/cây ở giống D140 đến 82,68 nốt/cây với giống D912.


Liều lượng phân bón có ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất của các giống đậu tương. Trong các nền phân bón nhận thấy nền phân bón 2 (CT2) với lượng bón 8 tấn phân chuồng + 30N + 90P2O5 + 60 K2O + 300 kg vôi bột trên 1 hecta cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất. Trong nền phân bón 2, năng suất của giống đậu tương D140 đạt cao nhất.

Hai giống đậu tương sinh trưởng tốt, có số quả nhiều, tỷ lệ quả chắc cao, cho năng suất thực thu cao nhất là giống ĐT22 đạt 16,28 - 19,31 tạ/ha và giống D140 đạt 15,18 - 18,13 tạ/ha, đề nghị được phát triển trong sản xuất.
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